
   
   

 

Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta   

  
 

mai thế hởn 
 

I. tình hình sử dụng nguồn nhân 
lực ở nước ta thời gian qua 

1. Thực trạng số lượng và chất lượng 
nguồn lao động nước ta 

Dân số nước ta  năm 2001 là 78.685.800 
người trong đó nam là 38.684.200 người 
chiếm 49,16%; nữ 40.001.600 chiếm 50,84% 
khu vực thành thị là 49.481.000 người bằng 
75,25%; số lượng người lao động tăng nhanh 
đặc biệt là lao động trẻ chiếm 35%. Nếu như 
năm 1995 có 33.030.600 người thì đến năm 
2000  đã là 36.701.800 người, dự kiến năm 
2005 là 50,8 triệu người, số lao động cần có 
việc làm vào năm 2005 là 47 triệu người, 
trong đó lao động nông thôn là 34,8 triệu 
người, lao động thành thị là 12,2 triệu người. 

Nguồn lao động bổ sung hàng năm 
khoảng 1,4 triệu người mà chủ yếu là lực 
lượng thanh niên. Số lượng tuyệt đối người 
lao động đang làm việc trong nền kinh tế 
ngày một tăng. đặc biệt là lao động ở khu 
vực thành thị có xu hướng tăng lên, năm 
1996 có 6.838.200 người; năm 1999 có 
8.420.400 người. 

Số lao động tăng nhanh, nhưng không có 
việc làm, nên dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng 
nhanh. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị cả 
nước năm 1999 là 7,46% tăng 0,55% so với 
năm 1998; năm 2000 là 6,44%. Tỷ lệ sử dụng 
thời gian lao động ở nông thôn năm 1996 là 
72,11%, năm 1999 là 73,49%, năm 2000 là 
73,86%(1). Như vậy, tỷ lệ lao động nông nhàn 
và thiếu việc làm ở nông thôn rất cao. 

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều 
chủ trương chính sách tạo việc làm, giảm thất 
nghiệp, song đây là vấn đề hết sức quan 
trọng, cấp bách và nhức nhối hiện nay ở nước 

ta. Thiếu việc làm, thất nghiệp không chỉ ảnh 
hưởng đến đời sống gia đình, mà còn tác động 
xấu, dẫn đến các tệ nạn xã hội phát triển. 

Đội ngũ lao động của nước ta dồi dào, 
nhưng chất lượng ở trình độ rất thấp thể 
hiện ở một số nét cơ bản sau: 

- Trình độ văn hóa của lực lượng lao động 
ở nước ta đã thấp lại phân bố không đều 
trên các vùng kinh tế, nên nhiều vùng lực 
lượng lao động còn có trình độ thấp hơn 
nhiều. Số người không biết chữ cả nước có 
1.556.000 vào năm 1999, thì đồng bằng sông 
Cửu Long chiếm 517.800 người, bằng 33%; 
Đông Bắc 294.700 người, bằng 19%. Số 
người tốt nghiệp phổ thông trung học cả 
nước năm 1999 có 6.467.600 người, Tây Bắc 
chỉ có 97.300 người, bằng 1,5% và Tây 
Nguyên có 184.100 người, bằng 3%(2). 

- Một nhân tố không kém phần quan 
trọng trong chất lượng nguồn nhân lực nước 
ta là trình độ đào tạo rất thấp. Năm 2000 
chỉ có khoảng 20% lao động được đào tạo, 
trong đó đào tạo nghề đạt 13,4%. Một số địa 
phương coi là nơi đào tạo nghề đạt tỷ lệ cao, 
nhưng cũng chưa đến 50% số lao động được 
đào tạo. Ngay tại thủ đô Hà Nội cũng chỉ 
mới đạt 44,28%; thành phố Hồ Chí Minh đạt 
36,91%, còn các vùng nông thôn số lao động 
qua đào tạo chỉ chiếm 9,28% tổng số lao 
động (trong đó số lao động qua đào tạo từ 
công nhân kỹ thuật trở lên là 6,23%) (3). 

Cả nước tính đến 1-7-2000 có 59.992.400 
người thuộc lực lượng lao động thường 
xuyên có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
chiếm 15,5%; năm 1996 tỷ lệ này là 12,31%. 
Trong đó trình độ từ công nhân kỹ thuật có  
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bằng trở lên chiếm 11,73% so tổng lực lượng 
lao động nói chung; năm 1996 tỷ lệ này là 
8,41%. Năm 2000 so với năm 1996 ở cả hai 
khu vực thành thị, nông thôn số lượng và tỷ 
lệ lao động co trình độ từ sơ cấp/học nghề trở 
lên đều tăng, nhưng tốc độ tăng của khu vực 
thành thị hơn hẳn so với khu vực nông thôn 
và tỷ lệ có trình độ chuyên môn kỹ thuật nói 
chung ở khu vực nông thôn vốn đã quá tháp 
lại càng thấp hơn so với khu vực thành thị(4). 
2. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực 

hiện có 
Hiện nay chúng ta có khoảng 1.000 tiến 

sỹ khoa học, hơn 10.000 tiến sỹ chuyên 
ngành, khoảng 100.000 người có trình độ 
đại học và 1 triệu lao động có kỹ thuật được 
đào tạo. Số lượng này không lớn so với 
nguồn lao động hiện có ở nước ta hiện nay, 
nhưng trong thời gian qua nó đã đóng góp 
đáng kể vào việc đổi mới kinh tế của đất 
nước. Trên nhiều lĩnh vực, nguồn nhân lực 
có trình độ chuyên môn kỹ thuật này đã 
tiếp cận được trình độ tiên tiến của khoa 
học - công nghệ thế giới. 

Trong những năm qua, tiềm lực trí tuệ 
trong khoa học tự nhiên và công nghệ quốc 
gia đã đóng góp đáng kể vào việc giải quyết 
các vấn đề thực tiễn, xây dựng cơ sở khoa 
học cho sự phát triển các lĩnh vực công 
nghệ trọng điểm. Từng bước đi nhanh vào 
một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ 
hiện đại, công nghệ cao (tin học, sinh học, 
vật liệu học, tự động hóa). 

Cùng với khoa học tự nhiên và công 
nghệ, khoa học xã hội và nhân văn đã góp 
phần xây dựng luận cứ khoa học cho những 
quyết sách và đường lối trong hoạch định 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đây 
là những đóng góp hết sức quan trọng của 
nguồn lực trí tuệ Việt Nam. 

Tuy vậy, việc sử dụng nhân lực có chuyên 
môn kỹ thuật, được đào tạo một cách cơ bản 
ở các trường đại học và dạy nghề còn nhiều 
bất cập. Ngoài việc phân bổ và sử dụng 
không hợp lý giữa các vùng, các ngành, các 
lĩnh vực, của nền kinh tế, tình trạng “lãng 
phí chất xám” dưới nhiều hình thức đang 
tồn tại khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Bởi 
vì, do chính sách tiền lương quá thấp, cộng 

vào đó là việc ăn, ở, đi lại không còn chế độ 
bao cấp như trước, nên nhiều người được đào 
tạo ở ngành này, nhưng lại chạy sang ngành 
khác có thu nhập cao hơn. Cách sử dụng 
như vậy vừa lãng phí công sức đào tạo mà 
hiệu quả lại không cao. 

Trong những năm qua tình trạng đào tạo 
một cách ồ ạt dưới nhiều hình thức: dân lập, 
công lập, tại chức, đào tạo từ xa... nên số 
lượng sinh viên ra trường mỗi năm một tăng 
là cho cung vượt quá cầu. Theo kết quả điều 
tra sinh viên tốt nghiệp năm 1999 của 49 
trường đại học trong cả nước, số sinh viên ra 
trường tìm kiếm được việc làm là 72,47%, 
chưa kiếm được việc làm là 27,53%(5). kết 
quả khảo sát của đề tài KX07 thì có 48,8% 
nhân lực đã qua đào tạo được sử dụng đúng 
với ngành nghề được đào tạo. Một số lĩnh 
vực như y tế, giáo dục được làm đúng nghề 
đào tạo chiếm tỷ lệ cao, nhưng một số lĩnh 
vực khác thì tỷ lệ này rất thấp. Ví dụ, số học 
sinh tốt nghiệp các trường nông, lâm, ngư ở 
các trường trung học chuyên nghiệp chỉ có 
40% làm việc đúng nghề. Số học sinh tốt 
nghiệp đại học ở các ngành học trên chỉ có 
khoảng 20% ra lao động đúng ngành nghề (6). 

Việc thu hút và sử dụng nhân lực có 
trình độ chuyên môn cao còn nhiều điều 
chưa phù hợp. Ngay trong thang bậc lương 
của chúng ta hiện nay chủ yếu là khuyến 
khích và đãi ngộ những người có chức vụ, 
chứ chưa chú ý đến người có học vấn cao. 
Chỉ cần được lên chức hay trúng vào cấp 
ủy, tức thì nhảy liền mấy bậc lương. Do đó, 
không ít các nhà khoa học thành đạt đã xa 
rời con đường khoa học mà đi vào con 
đường phấn đấu chức vụ hành chính. Trong 
công tác tổ chức cán bộ, việc tuyển dụng 
vẫn dựa vào tình cảm cá nhân, quen biết, 
chưa chú trọng những người có chuyên môn  
giỏi. Tình trạng nhiều người có bằng cấp 
chính qui không được sử dụng mà lại sử 
dụng những bằng cấp đào tạo chắp vá, 
nhưng do thân quen hoặc con cái của 
những vị có chức có quyền. 

Tình trạng dịch chuyển lao động từ khu 
vực kinh tế nhà nước sang làm cho các công 
ty, xí nghiệp liên doanh hoặc văn phòng đại 
diện nước ngoài tại Việt Nam ngày một tăng. 
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Điều đáng nói ở đây là, những người này đa 
số làm việc cho các công ty nước ngoài là 
những người có tay nghề cao, thông thạo 
ngoại ngữ và vi tính. Trong khi đó, chúng ta 
đã dày công đào tạo họ và phải chi phí một 
phần kinh phí khá lớn cho công tác đào tạo và 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua các 
năm. Đây là một lãng phí quá lớn không 
những về vật chất, mà còn lãnh phí về con 
người không thể tính hết được. Bên cạnh sự di 
chuyển đó, gần đây lại xuất hiện tình trạng 
cán bộ giỏi được cử đi đào tạo, học tập ở nước 
ngoài không trở về nước làm việc, cũng làm 
cho hiện tượng “mất chất xám” tăng lên. 
3. Những khó khăn vướng mắc trong việc 

cung cấp nhân lực cho CNH, HĐH 
Trong những năm gần đây, số lượng lao 

động đã qua đào tạo có trình độ trên đại học 
chiếm 0,3%, đại học và cao đẳng 20,1%, trung 
học chuyên nghiệp là 35,8%, công nhân kỹ 
thuật có bằng là 24,4%, công nhân  kỹ thuật 
không có bằng tốt nghiệp là 19,4%. Tỷ lệ giữa 
tổng số người tốt nghiệp đại học (coi là 1) so 
với số người có trình độ trung học chuyên 
nghiệp và số công nhân kỹ thuật là 
1/1,75/2,3(7). 

Kinh nghiệm ở các nước chỉ ra rằng cơ cấu 
đào tạo hợp lý giữa 3 bậc học đại học, cao 
đẳng và trung học chuyên nghiệp với công 
nhân kỹ thuật là 1/4/10. 

Đối chiếu với cơ cấu nguồn nhân lực cần 
thiết đó, thì cơ cấu nhân lực đã qua đào tạo 
chuyên môn nghề nghiệp của chúng ta hiện 
nay đang có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa 
tỷ lệ công nhân kỹ thuật với tỷ lệ cán bộ trung 
cấp và đại học. Sự mất cân đối này đã dẫn tới 
tình trạng “thừa thầy” thiếu “thợ”. Thực trạng 
này đang đặt ra mối quan hệ kép tăng trưởng 
kinh tế với nâng cao chất lượng lao động và 
giải quyết việc làm. Lực lượng lao động kỹ 
thuật ít, cơ cấu bất hợp lý, phân bố lại càng 
bất hợp lý hơn. Trong số lao động kỹ thuật  
thì có tới 65,5% làm việc ở khu vực phi sản 
xuất, chỉ có 7% làm việc ở các ngành nông - 
lâm - ngư nghiệp. Một ngành chiếm tới 3/4 lực 
lượng lao động toàn xã hội. 

Tâm lý chung hiện nay của nhân dân và 
người lao động là muốn được làm việc ở các cơ 
quan nhà nước, tổ chức kinh tế hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước và thích “đại học” hơn 
“không đại học”. Trong khi khả năng chịu 
đựng của ngân sách có hạn và việc làm ở khu 
vực này ngày càng thu hẹp.  Hàng năm chúng 
ta đào tạo hàng vạn sinh viên đại học, trong 
số đó hầu hết muốn được làm việc ở các cơ 
quan thuộc khu vực kinh tế nhà nước. Điều đó 
cho chúng ta thấy tâm lý “tri thức” có ảnh 
hưởng lớn thế nào đến nghề nghiệp và đào tạo 
nguồn nhân lực. 

Số lao động có trình độ, có kỹ thuật cao chủ 
yếu tập trung ở khu vực công nghiệp, khu chế 
xuất. Nhưng số này cũng không nhiều và 
chúng ta cũng chưa có cơ sở đào tạo nghề theo 
yêu cầu của công nghệ hiện đại. Do vậy, công 
nhân ở khu công nghiệp chủ yếu có tay nghề ở 
bậc 1, bậc 2 và bậc 3 (chiếm 55,88%), số công 
nhân có tay nghề từ bậc 5 đến bậc 7 chiếm tỷ 
lệ rất thấp chỉ có 2,45%. 

Với lực lượng lao động, trình độ chuyên 
môn kỹ thuật như thế, không thể đáp ứng 
được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước và yêu cầu của sản xuất kinh doanh. 
Mặc dù trong nhiều năm qua, chúng ta rất 
quan tâm đến đổi mới mục tiêu, nội dung 
chương trình và phương pháp đào tạo; tuy 
nhiên sự đổi mới đó còn quá chậm. Trong gần 
20 năm qua hệ thống đào tạo nghề bị teo lại. 
Trong khi nhu cầu về công nhân kỹ thuật của 
thời kỳ CNH, HĐH ngày càng đòi hỏi nhiều, 
thì đến nay đào tạo nghề vẫn là khâu yếu 
nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tình 
trạng thiếu lao động có tay nghề bậc cao vẫn 
đang trầm trọng. 

Mấy năm gần đây do qui mô đào tạo cao 
đẳng và đại học phình ra quá mức so với khả 
năng vật chất và các điều kiện dạy học. Nội 
dung chương trình nặng về lý thuyết, chưa 
gắn bó với thực tiễn. Trong khi đó có một số 
trường thiên về lợi ích kinh tế đã làm cho chất 
lượng đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng giảm 
sút, nhất là ở các trường đại học dân lập. 

Tình trạng thiếu công nhân kỹ thuật, mất 
cân đối ngành nghề đào tạo đang gây ra 
những khó khăn không nhỏ đối với các doanh 
nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có công 
nghệ hiện đại và các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài) nhất là trong việc tuyển dụng 
công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Chẳng 
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Đi đôi với huy động nguồn lực trong nước, 

cần tích cực khai thác nguồn lực từ bên ngoài 
để phát huy giáo dục đào tạo nhằm nâng cao 
năng lực trí tuệ của nguồn lực. Chẳng hạn, 
tham gia tích cực vào quá trình đào tạo của 
công ty nước ngoài để đào tạo đội ngũ kỹ 
thuật và chuyên viên của ta. Tích cực gửi 
những sinh viên giỏi, có năng lực, trình độ đi 
học đại học và trên đại học ở nước ngoài. Một 
mặt để sinh viên, nghiên cứu sinh tiếp xúc với 
môi trường khoa học tiên tiến, hiện đại, mặt 
khác cũng để họ tự bộc lộ năng lực của mình. 
Bên cạnh hình thức này, nên chú ý mời 
chuyên gia giỏi, thầy giỏi ở các nước tiên tiến 
vào dạy cho sinh viên Việt Nam. Đồng thời, 
kêu gọi Việt kiều có chuyên môn, trình độ về 
nước đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo. 

hạn như 2 khu chế xuất Tân Thuận và Linh 
Trung trong khoảng 20.000 đơn xin việc làm, 
nhưng chỉ tuyển dụng được 8.000 người. Các 
khu công nghiệp ở Đồng Nai hàng năm có 
nhu cầu từ 25.000 đến 30.000 lao động có 
chuyên môn kỹ thuật, nhưng thường chỉ 
tuyển dụng được 1/3 nhu cầu. Các khu công 
nghiệp và khu chế xuất khác cũng nằm trong 
tình trạng tương tự như vậy. Đây là vấn đề 
mà chúng ta phải cân nhắc điều chỉnh lại cơ 
cấu đào tạo lao động cho phù hợp với nhu cầu 
nguồn nhân lực hiện nay ở nước ta. 

II. tăng cường đào tạo nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước  

1. Nâng cao mặt bằng dân trí, bồi dưỡng 
nhân lực, đào tạo nhân tài nhằm cung 
cấp kịp thời nguồn nhân lực cho CNH, 
HĐH đất nước 

Đẩy mạnh việc mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế về khoa học - công nghệ, chuyển giao 
và tiếp nhận công nghệ  tiên tiến, hiện đại. 
Tăng cường đưa giáo viên, cán bộ giảng dạy đi 
thăm quan, khảo sát thực tế ở nước ngoài, để 
đội ngũ này nắm bắt kịp thời trình độ khoa 
học - công nghệ của các nước tiên tiến. 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
yêu cầu quan trọng đầu tiên là phải nâng cao 
năng lực trí tuệ, nâng cao mặt bằng dân trí. 
Do vậy, từ giáo dục phổ thông đến đại học và 
sau đại học phải được ưu tiên và đầu tư thoả 
đáng. Đây là con đường cơ bản để nâng cao 
trình độ trí tuệ cho nguồn nhân lực. Tinh 
thần này đã được Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Tiếp tục 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi 
mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ 
thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo 
dục; thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 
hội hóa”. Phát huy tinh thần độc lập, suy nghĩ 
và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao 
năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay 
nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong 
nhân dân bằng những hình thức chính qui và 
không chính qui, thực hiện “giáo dục cho mọi 
người, cả nước trở thành một xã hội học tập”

Để khai thác tiềm lực trí tuệ, nâng cao 
nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước, cần chú trọng thu hút và sử dụng chất 
xám của người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện 
nay, có khoảng 400.000 người trong tổng số 
trên 2,5 triệu kiều bào là trí thức Việt Nam ở 
nước ngoài. Trong số này, nhiều người là giáo 
sư, tiến sỹ, viện sỹ hoặc chuyên gia đầu 
ngành. Nếu chúng ta khai thác được những 
kinh nghiệm, vốn liếng khoa học của họ, sẽ có 
ý nghĩa rất cần thiết cho sự nghiệp CNH, 
HĐH và phát triển kinh tế của đất nước. 
2. Tăng cường đào tạo nghề và nâng cao 

tay nghề cho người lao động  
Do cơ cấu đào tạo nghề của chúng ta thời 

gian vừa qua có nhiều bất hợp lý giữa đại học, 
trung học và dạy nghề. Vì vậy trong những 
năm tới, chúng ta cần phải điều chỉnh cơ cấu 
đào tạo nghề nhằm đáp ứng về số lượng công 
nhân đang thiếu như hiện nay. Để tăng cường 
cho công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp CNH, HĐH chúng ta cần phải: 

(8). 

Nhận thức rõ vị trí vai trò của công tác 
giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp CNH, 
HĐH  đất nước, đồng thời, từ những kinh 
nghiệm của các quốc gia trên thế giới - tỷ lệ 
người biết chữ cao từ 75%-90% đều là những 
thành công trong việc phát triển kinh tế - vì 
vậy, việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân 
lực, đào tạo nhân tài là mục tiêu hàng đầu 
cần được ưu tiên. 

Thứ nhất, mở rộng hệ thống đào tạo nghề 
Theo dự báo của Viện Chiến lược phát 

triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư , để đến năm 
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2020 cơ cấu giữa các loại lao động kỹ thuật 
phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước thì từ nay đến 2010 phải liên 
tục tăng qui mô đào tạo công nhân kỹ thuật. 
Tốc độ tăng của loại hình đào tạo này phải cao 
hơn mức độ đào tạo đại học, trên đại học. Do 
đó, trước mắt cần tập trung đào tạo nghề theo 
phương thức dài hạn và ngắn hạn. Cùng với 
phát triển hệ thống dạy nghề chính qui, cần 
khuyến khích cá nhân, các tổ chức xã hội, kể 
cả các tổ chức quốc tế cùng tham gia đào tạo 
nghề. 

Trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực 
mới phải đáp ứng linh hoạt với thị trường sức 
lao động ở nước ta cũng như khả năng hội 
nhập với quốc tế và khu vực. Ngoài ra qui mô 
và số lượng đào tạo, phải chú ý đến chất lượng 
và lấy chất lượng là yếu tố hàng đầu, đi đôi 
với nhu cầu đa dạng hóa về ngành nghề, nên 
hướng vào đào tạo một đội ngũ công nhân có 
tay nghề cao, sử dụng công nghệ hiện đại để 
phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu 
dài. Các cơ sở đào tạo nghề nên phân bổ đều 
trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên không phải 
ở trung ương có trường dạy nghề này thì ở địa 
phương phải mở nghề đó, mà còn phải căn cứ 
vào nhu cầu và thế mạnh của từng địa 
phương để đào tạo. Nhất là ở những nơi tập 
trung nhiều khu công nghiệp lớn và khu chế 
xuất có sử dụng công nghệ cao. Đồng thời chú 
ý đào tạo nghề cho vùng sâu, vùng xa nhằm 
phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương. Những nghề đào tạo cho 
nông nghiệp, nông thôn nên tập trung vào các 
nghề: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản, chế biến, cơ khí, điện tử và các ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là tạo nghề 
cho các làng nghề truyền thống ở nông thôn. 
Đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, nên đi 
theo 2 hướng: đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài 
hạn, cả về số lượng và chất lượng. 

Thứ hai, tăng nguồn vốn đầu tư cho đào 
tạo nghề 

Hiện nay, trong cơ cấu phân bổ ngân sách 
cho giáo dục đào tạo, chủ yếu là dành phần 
lớn cho đại học và cao đẳng. Trong khi đó 
chúng ta đang rất cần đào tạo công nhân lành 
nghề. Do đó, để giải quyết mâu thuẫn này, 
trước mắt nên điều chỉnh ngân sách theo 

hướng dành ưu tiên cho lĩnh vực dạy nghề. Cụ 
thể là: 

- Tăng nguồn ngân sách nhà nước để đầu 
tư nâng cấp cho các trường dạy nghề. 

- Huy động các nguồn vốn nước ngoài 
thông qua các dự án về đào tạo nghề (kể cả 
các tổ chức phi chính phủ). 

- Huy động các nguồn vốn đóng góp của 
dân cư, động viên khuyến khích những cá 
nhân và gia đình có người đi học nghề, đóng 
góp thêm kinh phí cho  việc đào tạo nghề. 

Để sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả 
vào công tác đào tạo nghề, một mặt phải quản 
lý nguồn vốn, cấp vốn và sử dụng vốn có hiệu 
quả, mặt khác phải nâng cao chất lượng đào 
tạo mà nguồn vốn bỏ ra: tăng cường kiểm tra 
kiểm soát việc sử dụng vốn trong quá trình 
đào tạo. 

Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước về 
dạy nghề và gắn việc đào tạo với giải quyết 
việc làm 

Các bộ, các ngành phải có cơ quan chuyên 
trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
đào tạo. Trước mắt, Tổng cục dạy nghề thuộc 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần có 
chiến lược tổng hợp quy hoạch tổng thể về hệ 
thống đào tạo nghề của cả nước. Từ đó phân 
bổ kế hoạch đào tạo cũng như kế hoạch sử 
dụng số người đã qua đào tạo. Kiểm tra chặt 
chẽ việc cấp bằng và chất lượng đào tạo nghề 
của các cơ sở (kể cả tư nhân và Nhà nước). Đi 
đôi với đào tạo là sử dụng, do vậy cần phải 
nghiên cứu thật đầy đủ về sự biến động của 
thị trường lao động, dự báo xu hướng vận 
động của cơ cấu lao động trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở đó mà dự 
báo nhu cầu của thị trường lao động, làm cơ 
sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ tay 
nghề, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thu hút 
được số lao động đã qua đào tạo. 
3. Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ 

khoa học đủ mạnh và những nhà 
quản lý giỏi làm nòng cốt cho sự 
nghiệp CNH, HĐH 
Đứng trước xu thế toàn cầu hóa về kinh tế 

và sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế tri 
thức cùng với quá trình CNH, HĐH rút ngắn 
hiện nay. Đòi hỏi chúng ta phải đào tạo được 
một nguồn nhân lực cao làm nòng cốt trong 
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việc phát minh và vận dụng sáng tạo công 
nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Đây là vấn đề 
bức xúc cần được hoàn thiện cơ cấu, trình độ, 
nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng chiến lược cán 
bộ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất 
nước. 

Trong quá trình CNH, HĐH, đội ngũ cán 
bộ khoa học đầu đàn có vị trí hết sức quan 
trọng, trong việc sử dụng công nghệ hiện đại, 
tiên tiến. Họ là những người tập hợp được lực 
lượng nghiên cứu và phát minh khoa học có 
giá trị. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển 
khi tiến hành CNH, HĐH đều chú trọng đội 
ngũ này. ở nước ta, căn cứ vào tình hình thực 
tế việc đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ 
khoa học và những nhà quản lý kinh tế cần 
tập trung theo các hướng sau: 

- Việc lựa chọn cán bộ khoa học đầu đàn 
được tiến hành thông qua hoạt động nghiên 
cứu và hoạt động thực tiễn. Từ đó phát hiện 
ra những năng khiếu, phẩm chất tâm lý đặc 
biệt mà tuyển chọn họ nhằm bồi dưỡng cho họ 
có đủ trình độ, học vấn, năng lực chuyên môn, 
uy tín nghề nghiệp.... Nghĩa là cần lấy thực 
tài, chứ không thể tuyển chọn một cách ồ ạt 
bỏ qua năng khiếu, năng lực mà điều quan 
trọng hơn cả là tìm được người có tài được bộc 
lộ qua hoạt động thực tiễn . 

- Để nhanh chóng đưa công nghệ tiên tiến, 
hiện đại  vào các ngành kinh tế mũi nhọn 
nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 
trên thị trường, trước tiên phải xây dựng cho 
được đội ngũ những nhà khoa học, công nghệ 
có khả năng phát minh sáng chế. Từ đó có 
khả năng đi tắt, đón đầu nhằm dẫn dắt toàn 
bộ nền kinh tế phát triển đi lên. Đi đôi với 
việc xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, công 
nghệ, cần có kế hoạch bồi dưỡng và phát triển 
đội ngũ những nhà khoa học xã hội và nhân 
văn đầu đàn. Bởi vì, đội ngũ này là các nhà 
khoa học có đủ bản lĩnh chính trị, có tầm 
chiến lược, nghiên cứu sâu những vấn đề có 
tính quy luật giúp cho Đảng và Nhà nước 
hoạch định đường lối phát triển kinh tế và con 
đường xây dựng CNXH ở nước ta cho những 
năm trước mắt cũng như cả quá trình lâu dài. 

- Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, 
một vấn đề không kém phần gay go là đội ngũ 
cán bộ quản lý kinh tế của chúng ta vừa yếu 

lại vừa thiếu. Nhất là những người quản lý 
kinh tế trên các lĩnh vực như: kiểm toán, đấu 
thầu quốc tế, thị trường chứng khoán.... Hơn 
nữa khi chuyển đổi cơ chế, hầu như chúng ta 
chưa có trường đào tạo chuyên sâu về nghề 
quản lý. Do vậy, để xây dựng những nhà quản 
lý kinh doanh giỏi, chúng ta cần mở rộng việc 
tuyển chọn cán bộ quản lý, chuyên gia và 
nhân tài từ mọi khu vực và các thành phần 
kinh tế. Cho nên, trong quá trình đào tạo, bồi 
dưỡng trình độ quản lý kinh tế cho các thành 
phần kinh tế, phải chú ý đổi mới toàn diện nội 
dung chương trình. Tập trung đi sâu nghiên 
cứu công nghệ quản lý trong nền kinh tế thị 
trường cả lý thuyết lẫn tay nghề. Đồng thời, 
để có được những doanh nghiệp giỏi, đội ngũ 
quản lý kinh tế theo đúng tính chất của nghề 
đó đòi hỏi phải cải cách lại hệ thống giáo dục. 

Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường mở 
cửa và hội nhập với bên ngoài, để có được đội 
ngũ những nhà khoa học và cán bộ quản lý 
kinh tế giỏi thì cần phải mở rộng cửa chọn lọc, 
phát hiện những người có đức, có tài, một lòng 
một dạ tâm huyết với nghề nghiệp, có đủ đức 
tính thông minh và sáng tạo. Vì vậy, phải 
được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng và coi đây 
như loại tài sản quý giá./. 
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